Chu Văn An và làng thanh Liệt(()
Lời mở:

Năm đầu nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, tôi thi vào Trường Trung học Chu Văn An (vừa đổi tên này sau cách mạng tháng Tám, 1945). Có một bài thi chính tả kèm theo vài câu hỏi giải nghĩa, bình luận về tiểu sử Ông Chu. Tôi nhớ như in dòng đầu của bài thi đó như sau: “Ông Chu Văn An người làng Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, tỉnh 
Hà Đông”.

Hai chục năm sau, tôi mới có dịp đến thăm Thanh Liệt, do làm công việc của Hội Văn nghệ Dân gian Hà Nội, vì từ năm 1960 - 1961, cả huyện Thanh Trì đã thuộc ngoại thành Hà Nội. Từ đó, tôi thỉnh thoảng lại qua Thanh Liệt, mà lần gần đây nhất là tháng 10 năm 1992, cùng với Hồng Kiên.

Hỡi cô đội nón quai thao

Đi qua Thanh Liệt thì vào làng anh

Làng anh Tô Lịch trong xanh

Có nhiều vải nhãn ngon lành em ăn

Lời ca mới/cũ (cuối XIX, đầu XX)(1), mà hấp dẫn làm sao!

Không có một câu ca nào về Chu Văn An. Song ở đây và vùng chung quanh có rất nhiều huyền tích về Ông Chu, hay liên quan đến Ông Chu. Trong đó, huyền tích phổ biến 
nổi trội nhất, với nhiều dị bản dân gian là chuyện con vua thuỷ thần rẽ nước lên học trường thầy Chu ở Huỳnh Cung. Thầy thử nghiệm tông tích trò, nhờ làm mưa từ chút xíu nước trong nghiên mực… Và vì trái lệnh thiên đình, con vua Thuỷ đã bị sấm sét nhà Trời đánh chết, xác nổi trên sông Tô là hai nửa ông “lốt” (thuồng luồng). Dân chôn cất ngay bên sông và lập miếu thờ. Mộ, thì được gọi là “mả ông lốt”, miếu thì được gọi là miếu gàn - mà tên chữ trên nóc đền, trong bia đá ngoài đền thì viết là “xá càn từ”.

Huyền tích lần đầu tiên đã được phụ chép thêm trong Lĩnh nam chích quái, nghĩa là sau khi thầy Chu mất (1370) khá lâu (1). Miếu và mộ thần ở thôn Bằng Liệt chứ không phải ở Thanh Liệt hay Huỳnh cung.

Từ nguyên học dân gian thì bảo rằng gọi là miếu Gàn vì (hai) ông này gàn dở, dám làm một việc trái lệnh 
Thiên đình (“giời” đã ra tai, làm hạn hán, sao dám nghe thầy, làm mưa, cứu Dân). Nhưng trong lần thăm hỏi dân tộc học 1969, Từ Chi, Mác-mốt (người Việt gốc Chavaku 
Châu Đốc, nay đã mất) và tôi thì đưa ra lời giải thích khác: Về ngữ âm học lịch sử, có sự chuyển hoá K(G (như Cấu/Cáo ( Gạo). Càn hay Xá Càn (Kan, Kana, X’Kan) là gốc từ Mã Lai (malayo-polynésien hay indonésien), có nghĩa là Cá. Địa danh càn - cờn có rất nhiều ở miền ven sông - biển nước ta, từ Hưng Yên (phố Hiến cũ có miếu Gàn, Cửa Gàn, nay còn ở xã Hiến Nam, ven đường từ thị xã Hưng Yên đi Thái Bình qua phà Triều Dương), đến Nam Định-Ninh Bình (Càn – hải, sông Càn mạn Yên Mô - Thần Phù (nay là 
Tam Điệp)) đến suốt dọc ven biển miền Trung (cửa Cờn ở Diễn Châu Nghệ An…). Tuy ở đây hay ở đó, miếu Càn – Cờn đã chuyển thờ bà Dương hậu hay Triệu phi nhà Tống và các cô “công chúa”, đâm đầu xuống biển sau cuộc bại vong của nhà Tống và xác trôi về đến đâu, Dân vớt lên chôn và lập miếu thờ đến đấy (sự tích này có cũng đã lâu, và cũng được chú vào Việt điện u linh hay Lĩnh nam chích quái (1), song nhà dân tộc học – lịch sử đã có thể suy đoán ra việc thờ Thần cá hay Thuỷ thần. Chúng tôi thực sự không ngờ yếu tố Mã Lai cổ của nền văn hoá - tâm linh Việt cổ lại vào sâu đồng bằng Bắc bộ đến tận vùng sông Tô - Bằng Liệt. Rồi vì 
ở thế kỷ XIV, ở đây có trường học của thầy Chu nổi tiếng mà Dân gian đã xúc cảm, với sức tưởng tượng kỳ vĩ, sáng tạo nên câu chuyện con vua Thuỷ vùng Đầm Rồng (Long Đàm, tên huyện đời Trần có các xã Quang Liệt – Bằng Liệt) hiện thành người lên theo học.

Nhà dân tộc học – lịch sử hay/và - nhà nghiên cứu 
lịch sử tôn giáo còn nhận ra trong huyền tích đó tàn tích của phương thuật của người Việt cổ (sách Hán thư thiên Đế kỷ còn chép rõ Hán Vũ đế (140 – 109 tr.CN) rất ngợi ca và e ngại việt phương (phương thuật (magie) của người Việt). Đó là phương thuật cầu mưa của các vị pháp (thuật) sư của cư dân trồng lúa nước: nghi lễ vẩy nước lên trời mô phỏng mưa để nước mưa trời theo đó với cảm ứng người trời 
(Tự nhiên)(1)mà rơi xuống cứu hạn cho Dân. Duy có điều, ở đây mô-típ cầu mưa đã được sửa đổi đôi chút: Cành phan rẩy nước được thay bằng ngọn bút lông, bát nước được thay bằng nghiên mực của thầy Chu. Bút lông được tung lên trời và rơi xuống địa vực làng Tã (Tả Thanh Oai, giáp Thanh Liệt, nơi ngã ba Tô Lịch - Nhuệ giang). Dân giải thích, chính vì vậy mà làng Tã “phát” về văn học (Tả Thanh Oai là quê hương của Ngô Gia Văn Phái. Mô-típ này xuất hiện muộn vì văn phái này mới phát đạt ở thế kỷ XVIII, trước đó tổ họ Ngô - Tã chỉ là dân cày hay/và thợ thủ công) (2).
Nghiên mực của thầy Chu thì rơi xuống Vĩnh Ninh (xã Vĩnh Quỳnh) cũng ở bên sông Tô (gần cầu Viềng) và biến thành Đầm Mực, nơi sau này, vào đầu Xuân Kỷ Dậu (1789), quân vua Quang Trung đã vùi xác hàng vạn giặc Mãn Thanh… Thực ra theo khoa học duy lý thì Đầm Mực, nay là ruộng trũng, là vết tích cũ của dòng Tô thuỷ và bên dưới đầy than bùn, kết quả hiệu ứng rừng đầm lầy bị vùi lấp, do vậy mà nước đen như pha mực!

Thế đó, theo ý chúng tôi, sự hình thành một huyền tích, lan toả ra cả một vùng (tổng Quang Liệt xưa của huyện Long (Thanh) Đàm (Trì) xưa. Một Chu Văn An thực thì ta còn biết rất, rất ít. Ngay các chuyên gia nổi tiếng của Viện Văn học khi biên soạn Thơ Văn Lý Trần (tập III) cũng chỉ ghi: Ông “sinh năm nào chưa rõ, người làng Văn thôn, xã Quang Liệt huyện Thanh Đàm” (1). Và mọi tác phẩm của ông: Thất trảm sớ, Tiều ẩn thi tập, Tiều ẩn quốc ngữ thi tập, Tứ thư thuyết ước… cho đến nay mới chỉ tìm được 12 bài thơ (chữ Hán) chép trong Toàn Việt thi lục (của Lê Quý Đôn)” (2). Có một cuốn sách, trong đó có phần Thiên văn Địa lý và sách thuốc nhan đề Quang Liệt Chu thị di dư do Hội Y học Hải Dương sưu tầm và lược dịch (1977), thì về mặt văn bản học, chưa có chuyên gia nào dám khẳng quyết đó là 
tác phẩm đích thực của Chu Văn An (vì do Chu Xuân Lượng, cháu đời 20 chép muộn màng, năm 1856).

Giới bác học - quảng vấn còn rất nhiều điều chưa rõ về Chu Văn An. Dân gian làng Ông, vùng Ông chỉ còn lưu giữ những câu chuyện truyền miệng về Ông. ở đền Huỳnh Cung (nay là kho bãi chứa xăng dầu của sư đoàn X), từng có một hai bản thần tích, nay (1992) cũng đã thất thoát. ở đình chợ Thanh Liệt, còn vài ba tấm bia cổ, đặt trong và bên ngoài đình này, có ghi chép chút ít về thân thế Chu Văn An nhưng niên đại đều quá xa thời Ông.

Bởi lẽ đó, những điều gì tôi viết dưới đây, đã cố gắng tiếp cận liên ngành song trước hết và chủ yếu vẫn chỉ mang tính folklore hơn là tính lịch sử. Nếu có ai đó coi đây là 
một bài viết văn hoá học dân gian về Chu Văn An và làng Thanh Liệt thì … cũng chẳng “oan” gì!

Vài nét về làng Thanh Liệt

Làng Thanh Liệt nay thuộc xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội.

Đó là một xã nằm bên bờ sông Tô Lịch, chủ yếu là 
bên hữu ngạn, song cũng có ít ruộng đồng và thôn VĂN, nơi sinh CHU VĂN AN, nằm bên tả ngạn (1). Trên Nó là làng lủ (Kim Lũ quê tiến sĩ Nguyễn Công Thể và cụ Phương Đình Nguyễn Siêu), dưới Nó (xuôi dòng Tô) là làng Tã (quê thứ sinh (secondary) của dòng họ Ngô Thì).

Xã có 3 thôn, 10 xóm, qui tập vào 3 hợp tác xã, 
chạy dài từ Cầu Dậu (trên) đến cầu Biêu (xưa gọi là cầu Tã) (dưới).

	thôn thượng:

1. Xóm Thượng ( có cổng ghi Cự Đông)
	HTX Thanh 

	2. Xóm Chùa Nhĩ (có cổng ghi Trù Nhị)
	Quang

	thôn trung:
	

	3. Xóm Bơ (Ba)
	

	4. Xóm Cầu 
	Hợp tác xã

	5. Xóm Nội
	Thanh

	6. Xóm Giữa (Trung thôn)
	Châu

	7. Xóm Tràng
	

	thôn vực ( Hạ)
	

	8a. Xóm Vực
	Hợp tác xã

	8b. Xóm Mụ 
	Liên Hiệp

	9. Xóm Văn (có cầu và nhà máy Sơn)
	


ở xã này có gần 30 dòng họ, đại để như họ Vũ (Thượng, chùa Nhĩ), Nguyễn Đình (Bơ), Đỗ, Bùi, Trần, Nguyễn, Duy Chúc, Nguyễn Đăng, Đặng (thôn Văn, còn 
từ đường và bia ghi rõ gốc gác từ Chúc Sơn, Chương Mỹ), Bạch, Hoàng, Trịnh, Phạm… Họ Chu ở thôn Văn còn rất ít chỉ khoảng mươi gia đình, và ông trưởng lão thì đã thiên cư lên xóm Chùa Nhĩ. Gia phả tộc Chu đã bị cháy “vì Tây đốt nhà ông Trưởng Thảo” (1956 – 1954). Người nổi tiếng nhất của họ hiện nay là bà Chu Thu‎ý Quỳnh, nghệ sĩ múa, 
giám đốc nhà hát, phó Chủ tịch Mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội… Thực ra, từ thế kỷ XVIII, dòng họ này đã không tự tồn tại nữa.

Sách Tang thương ngẫu lục chép truyện Chu Văn Trinh, trong đó Kính Phủ Nguyễn án (1770 – 1815) viết: “Trong đời Cảnh Hưng (1740 – 1786) ông Bùi Huy Bích chấp chính, dò hỏi dòng dõi (Chu An) còn được 16 người, thấy đã đổi sang họ Nguyễn và đều ngu độn không biết gì, đều ở vào hạng cùng dân cả. Ông bắt trở lại họ cũ, và chọn một đứa trẻ dạy cho học, muốn sẽ tiến dần lên triều đình… nhưng chợt gặp biến, việc ấy lại không làm được” (1). 
Ngày nay chiếm ưu thế về số dân ở xóm/thôn Văn lại là họ Đặng, thiên cư đến đây từ đời Tham đốc Nhuận phái hầu Đặng Đình Hiếu (Hảo) giữa thế kỷ XVIII. Bia từ đường họ Đặng thôn Văn (tân tạo năm Bảo Đại Kỷ Mão -1939, ghi là “thiên cư ra Quang Liệt, Văn Xá trang, tức nay là Thanh Liệt xã, Văn thôn”.

Quả thật làng này vốn xưa mang tên là QUANG Liệt. Dân gian đến hôm nay vẫn quen gọi làng QUANG và tên này đã đi sâu vào ca dao - thành ngữ.

· Làng Quang dưa vải khắp đồng

Ngô khoai khắp ruộng, nhãn lồng xóm Văn
· ớt cay là ớt Định Công

Nhãn ngon là loại nhãn lồng làng Quang.

· ổi Định Công, hồng làng Quang, vàng làng Tã, kéo vó xóm Văn.
Hai tấm bia Quang - Bình (Bằng) kiều bi ký (ghi lại việc sửa cầu bắc qua sông Tô nối hai làng/xã QUANG (Liệt) Bình (Bằng) (Liệt) có niên hiệu Giáp Dần Long Đức thứ 3 (1734) đều ghi tên xã Quang Liệt với các thôn Thượng - 
Cự Đông giáp, Nam Thượng, Nam Hạ giáp, Dịch Đông, 
Dịch Đoài giáp, Đông Vực giáp, Văn Vũ Nam giáp… 
(chắc Vũ sau này và nay đọc là Mụ), chùa Nhĩ giáp…

Nay nhiều “giáp” đã thành thôn/xóm. Đó cũng là một chuyện về cơ cấu tổ chức làng Việt rất hay, đã và đáng được nghiên cứu thêm (1).

Bia Trùng tu chùa Quang Ân có niên đại Cảnh Hưng thứ 30 (1769) còn ghi: “Sơn Nam đạo, Thường Tín phủ, Thanh Trì huyện, Quang Liệt xã, giáp Trung thôn…”.

Bia Tiên hiền bi ký niên hiệu Cảnh Hưng ất Dậu năm 26 (1765) cũng ghi như vậy (hiện để ở Đình Trong). 

Bia hậu chùa Quang Ân đời Minh Mạng 13 (1832) vẫn còn ghi tên QUANG Liệt.

Nhưng đến bia Tiên hiền bi chí đề năm ất Sửu, 
Tự Đức thứ 18 (1865) thì đã đề: “Thường Tín phủ, Thanh Trì huyện, Thanh Liệt tổng, Thanh Liệt xã (tên cũ là Quang Liệt)…” Bức đại tự ở đình: “Thanh Liệt xã nghĩa dân” có niên hiệu Tự Đức Quý Mùi (1763).

Vậy Quang Liệt đổi thành Thanh Trì là vào đầu 
thế kỷ XIX (quãng đầu đời Tự Đức, nếu theo lời bia Tự Đức Quý Dậu thứ 26 (1873 gắn ở hồi tường phải Đình Nội.).

Quang/Thanh Liệt có ruộng lúa, đồng ngô-khoai-dưa… ở hai bên bờ sông Tô. Nhưng đặc sản làng Quang thì phải kể đến nhãn lồng, vải, hồng. Theo Ông chủ nhiệm 
hợp tác xã Nguyễn Đình Xuân (55 tuổi) thì bên tả sông Tô gần thôn Bằng A xưa có bãi vải rất tốt (nay đã chặt hết). Điều đó cũng đúng, nếu ta chú ý đến câu “nhãn lồng xóm Văn” và một câu đối ở “Đền Vương mẫu” đầu xóm Văn:

Đăng quải chi lâm khai dạ duyệt

Hương tuỳ tô thuỷ kết tường vân

(Đèn treo trên Rừng Vải cùng ánh trăng khuya sáng

Hương theo dòng Tô Lịch kết thành đám mây lành).

Riêng thôn Văn thì đúng là một thôn nhỏ nằm ở mom sông nay là ngã ba Tô Lịch và “mương Huỳnh” (một nhánh Kim Ngưu từ Văn Điển đổ về lại sông Tô); bia từ đường họ Đặng gọi là trang Văn xá, còn Dân vẫn gọi: Xóm/thôn Văn. Theo nhóm biên soạn ca dao ngạn ngữ Hà Nội thì: “Xóm Văn thành tên vì là quê hương của Chu Văn An… sau khi chết có tên hiệu là Văn Trịnh công” (1). Vậy trước đó xóm ấy tên gì? Chẳng ai biết được! Các vị ấy khi giải thích ngạn ngữ “kéo vó xóm Văn” lại viết: “Xóm Văn xưa vốn nghèo, ở chỗ ngoặt của sông Tô Lịch, có nhiều cá, nên làm nghề kéo vó kiếm ăn” (1).

Tôi rất khó tin, vì chưa bao giờ được biết, một thôn xóm ở vùng mom sông nào mà lại nghèo. Vì vùng mom sông nhiều cá, trên bến, dưới thuyền có chợ búa, huống chi ở đó đất tốt (phù sa bồi) có bãi, có ruộng, ví như xóm Văn xưa có Rừng Vải lại có nhãn lồng nổi tiếng !

Chẳng phải bỗng dưng mà ông Chu thân phụ Chu An – người gốc Hoa, giỏi phong thuỷ, giỏi thuốc, giỏi buôn bán.. lại chọn chính cái chỗ mom sông ấy làm nơi ngụ cư rồi lấy vợ nơi đó!

Chẳng phải bỗng dưng mà giữa thế kỷ XVIII, quan Tham đốc tước Hầu họ Đặng lại chọn đúng xóm đó làm quê mới, khi thiên cư từ Chúc Sơn ra, với dòng họ Đặng tột phẩm triều Lê Trịnh “18 quận công”! Xóm Văn là vùng “địa lợi”, tôi nghĩ vậy, khi bây giờ ở đó còn có cả một nhà máy Sơn Hà Nội và chợ búa đông vui.

Gốc tích Chu Văn An:
Đúng ở ngã ba Văn (sông Kim Ngưu – Tô Lịch) gồm ngã ba Tã (sông Tô - sông Nhuệ) có một miếu mang tên miếu Thổ kỳ (Thổ kỳ là Thần Đất  trong bộ 3 “Tam vị nhất thể”: Thổ công – Thổ địa – Thổ kỳ: Thần Bếp, thần Khuôn viên nhà, Thần Đất rộng hơn quanh vùng).

Mang tên miếu Thổ kỳ, ấy vậy mà miếu đó nay thờ CHU AN, ít ra là từ đời Thành Thái. Trên ngai thờ và bài vị (đều mang phong cách Nguyễn muộn) đọc thấy dòng chữ Hán: “Tiên triết Trần triều Chu Văn Trinh công, trác thường thượng đẳng thần vị”. Và khuyất lấp sau ngài là một tấm bia đá nhỏ (nhờ bà cụ Lang coi đền chỉ cho và cho phép chúng tôi xích ngai ra để đọc). Dòng đầu bia là hàng chữ: “Thành Thái Nhâm Thìn niên cung tạo” (1892). Năm dòng giữa là: Thần chủ Trần (triều) Quốc Tử giám Tư nghiệp, truy tặng Văn Trịnh công, thụy‏ Khang Tiết, Chu phu tử, hiệu Tiều ẩn tiên sinh” và sắc phong: “thượng đẳng thần” (1)
Dòng cuối của tấm bia nhỏ này đề: “Văn Xá cố chỉ thôn phụng tự”.

Thế là có vẻ rõ: thôn Văn Xá - nền nhà cũ (của Ông Chu nay được phong thần) nay là nơi thờ Ông! Miếu này quay hướng Đông Nam, nhỏ, mới xây gạch ngói và mới sửa. Sát liền đó, quay hướng Tây bắc là “Vương mẫu từ”, nói là nơi thờ mẹ Ông Chu. Nhưng cung cách bày biện ban thờ và câu đối hiện nay thì là Điện thờ Mẫu Liễu và “Tam toà thánh mẫu” của đạo Tam/Tứ phủ!

Chu An được thờ làm phúc thần Thanh Liệt và thờ ở Đình Trong từ bao giờ ?

Tấm bia Tiên hiền đời Cảnh Hưng của hội Tư Văn xã Quang Liệt (1765) đã dẫn ở trên, hiện để ở Đình Trong nói: “Miếu đền (Ông Chu) xưa chỉ rất nhỏ, khiêm tốn, ở thôn Văn. Nay (1765), Ông Chu mới được thờ làm phúc thần ở đây”.

Như đã nói, Thanh Liệt có 2 đình và 2 vị thượng đẳng thần: Đình Ngoài, nhưng lại ở thôn Giữa thờ Phạm (Đô) Tu, tướng quân của Lý Nam đế (544 - 546). Đình Trong, nhưng lại ở xóm Ngoài (cầu - bờ sông) thờ Chu An: Ngôi đình này mới làm đời Cảnh Hưng ? Thế là rõ: Cuối  Lê Cảnh Hưng, 
đầu Nguyễn (Gia Long), ở đây cũng như ở Phượng Hoàng (Chí Linh) đều có bàn tay bậc đại nho chấp chính Bùi Huy Bích người Thịnh Liệt xã bên, cùng tổng với Quang Liệt, nhiệt tâm chấn hưng Nho giáo sưu tầm thơ Chu An, dựng đền ở Phượng Hoàng, mở rộng đền Huỳnh Cung (viết văn bia Tiên hiền cho Văn chỉ xã Văn Điển, thờ Chu An ở chính giữa như Nho tông nước Việt ngoài Khổng Mạnh nước Hoa) và kích thích (hay khuyên bảo) Hội Tư văn Quang Liệt lập đền mới thờ Ông Chu ngoài cái miếu cũ nhỏ bé ở thôn Văn. Nhưng chức sắc trong làng cũng chỉ lập một đền nhỏ ở 
Viên Đàm (đầm Tròn) để thờ Ông thôi. 

Bia Tiên hiền đời Tự Đức ất Sửu (1865) không khẳng định như vậy, mà nói: “Đền thờ Ông ở xã Thanh Liệt lập từ trước ở xứ Viên Đàm (Đầm Tròn trước cửa chùa Quang ân) trên một khoảnh đất hẹp (bên hữu tam quan chùa, lợp lá gồi). Năm Giáp Tý đời Tự Đức (1864) người trong xã là 
Tú tài Vũ Huy Diệu mới cùng các vị chức sắc chọn vùng đất cao ráo rộng rãi làm toà đền mới, giữa ba gian, trên lợp ngói, hai bên có tả hữu vu để thờ tiên sinh. Ngôi đền này gọi là Đình Trong, là tác phẩm muộn màng của thế kỷ XIX (1864). Bia Cảnh Hưng được mang từ Viên Đàm đến đây.

ở đây có vấn đề về ứng xử của Dân Quang Liệt (mà 
cơ bản là ý thức của chức sắc trong làng) đối với Chu An mà ta sẽ nói ở phần sau.

Làng thờ thân mẫu Ông Chu mà không thờ thân phụ Ông Chu. Cũng là một điều lạ!

Vậy thân phụ Ông là ai?

Dân gian cho đến nay còn “biết rõ như thật”: Cha ông là người Trung Hoa, đến ngụ cư và lấy vợ ở xóm Văn.

Về tên cha mẹ Chu An, người thì bảo thần tích Huỳnh cung ghi cha là Chu (Văn) Hưng, mẹ là Trần Thị Phượng, người thì dựa vào bản sao lại thần tích xã Thanh Liệt trên đền Hùng năm Giáp Tuất Bảo Đại thứ 9 (1934) của Vũ Duy Đức bảo: Ông bố họ Chu, húy Thiện (善) người “Quảng Đức, 
Bắc quốc”, giỏi phong thuỷ, qua Quang Liệt, thôn Văn, lấy bà Lê Thị Chiêm (占), sinh con trai là Chu An vào Rằm (hoặc 25) tháng Tám năm Nhân Thìn (1292).

Vậy Quang/Thanh Liệt là quê mẹ chứ không phải quê cha Chu An. Nói theo cách nói thời nay và theo phụ chế (patriarcat, vì ông mang họ bố) thì cha con Ông Chu là người Việt gốc Hoa và vẫn chỉ là Dân ngụ cư ở thôn Văn – Quang Liệt.

Ta đã biết qui chế ngụ cư ở các làng Việt cổ truyền (qua 3 đời đóng góp mới được coi là người làng) (1).

“Phép vua thua lệ làng”. Sử biên niên chép sau khi Chu An mất (26-11 Canh Tuất Thiệu Khánh thứ 1 (1370)). Vua Trần Nghệ tông “tặng (tên thụy) Văn Trịnh công, cho thờ (tòng tự) ở Văn Miếu” (2).

ấy thế mà, như trên đã dẫn, ở làng Thanh Liệt thì thoạt kỳ thuỷ, Chu An chỉ được con cháu thờ ở cố chỉ (thôn Văn) trong cái miếu Thổ kỳ; giữa thế kỷ XVIII (1765) đã có lệnh vua (mà ai cũng đoán ra là có sự can thiệp của Bùi Huy Bích) thờ CHU AN như một phúc thần nhưng ở thôn Văn và Huỳnh cung là do “huyện quốc thờ” (lời bia Cảnh Hưng – 1765), còn xã chỉ làm cái đền nhỏ khác ở xứ Viên Đàm thờ – chứ không thờ chính thức ở Đình - Đình là giành cho Phạm (Đô) Tu. Phải đến giữa thế kỷ XIX (1864), ngôi đình làng hiện nay thờ CHU AN mới được thành lập (bia Tự Đức 1865)  Huỳnh cung được tiến sĩ Nguyễn Công Thể viết văn bia (1711), được Bùi Huy Bích cho xây dựng khang trang làm đền thờ CHU AN, song đó là việc của Hội Tư Văn huyện Thanh Trì. Bia Tự Đức gọi đó là “huyện tự”. Còn hương từ như ta thấy, trước 1864 chỉ nhỏ hẹp ở Viên Đàm…

về địa điểm huỳnh cung – nhà dạy học của chu an:

Sử biên niên chép: CHU AN “Tính người cương trực, 
ít giao du, sửa mình trong sạch, bền giữ tiết tháo, không cầu danh lợi hiển đạt, ở nhà đọc sách, học vấn tinh thuần, tiếng đồn gần xa, học trò đầy cửa, thỉnh thoảng có người đỗ đại khoa, vào chính phủ, như Phạm Sư Mạnh (không rõ năm sinh năm mất, đỗ Thái học sinh triều Minh tông (1314 - 1329), người Hiệp Thạch, Kinh Môn, Hải Đông (Hải Hưng nay – TQV), Lê Bá Quát (cũng chưa rõ năm sinh năm mất, đỗ Thái học sinh, làm quan to triều Minh Tông (người Đông Sơn, Thanh Hoa (Hoá) – TQV)… (1).

ở đây có hai vấn đề:

1. CHU AN có đỗ đạt gì không? Sử biên niên hoàn toàn im lặng. ấy thế nhưng Đăng khoa lục lại chép Ông đậu Thái học sinh (tiến sĩ). Bia Cảnh Hưng 1765, bia Tự Đức 1865 đều cho là ông đậu tiến sĩ nhưng không hề ghi là ông đậu khoa nào. Thần tích sao muộn màng (1934) thì nói “Tiên sinh 12 tuổi vào Thái học, 16 tuổi đỗ Đình thí, 24 tuổi làm Gián quan”. Đây hoàn toàn là đoạn bịa, lấy tiểu sử 
Giới Hiên Nguyễn Trung Ngạn (1289 – 1370) gán cho CHU AN. Ai cũng biết bài thơ tự vịnh của Giới Hiên:

Giới thiện tiên sinh lang miếu khí

Diệu linh dĩ hữu thôn ngưu chí

Niên phương thập nhị Thái học sinh

Tài đăng thập lục sung Đình thí

Nhị thập hữu tứ nhập Gián quan

Cho đến nay, chưa có tài liệu nào thuyết phục được tôi là Chu An đậu Thái học sinh nhưng không chịu làm quan, ở nhà dạy học. Tôi cho là Ông tự học rồi làm thầy đồ ở làng quê, dần dần nổi tiếng.

2. Ông dạy học ở đâu? ở Huỳnh cung, đời sau là xã Cung Hoàng, nay là thôn Huỳnh Cung, thuộc xã Tam Hiệp, khác xã Thanh Liệt, quê mẹ của ông. 

Trước đây, nhiều người viết Ông Chu dạy học ở làng quê trước khi Minh tông vời ra Thăng Long làm Quốc tử giám Tư nghiệp. Kỳ thực không phải thế, Ông là dân ngụ cư, chỉ có mảnh đất nhỏ của mẹ ông ở mom sông, sau thành cái miếu bé tí tẹo. Quang Liệt đâu dành đất rộng cho Ông 
mở trường? Ông mất rồi mà đền của Ông ở Quang Liệt còn bé tí tẹo nữa là!

Mảnh đất Ông dựng trường học (xin nhắc lại sau là đền thờ Ông của “huyện quốc” chứ không phải “hương từ”, nay là kho xăng dầu) là ở ven sông Tô Lịch, chỗ giáp ranh hai xã Thanh Liệt và Tam Hiệp nay, không thuộc Quang Liệt và cho đến nay Thanh Liệt cũng chẳng “l‎ý” gì đến chỗ đó cả vì thuộc xã khác. 

Ta cần tự hỏi “Vì sao vậy?” Câu trả lời là tuỳ từng người. Người bảo Ông chọn chỗ đất tốt, tiện việc dạy học, xa làng, tránh ồn ào… Tôi thì không nghĩ vậy, thường các thầy đồ làng đều ở trong làng, dạy học ngay ở nhà thầy hay một nhà khán giả nuôi thầy ngồi dạy học. Không có ai ngoài Chu An dạy học ở ngoài cánh đồng xa tít, cái gọi là Làng Ông. Ông “độc đáo” chăng? Phần sau tôi sẽ nói rõ ý tôi về việc này.

Chu An ra làm Quốc tử giám tư nghiệp từ khi nào? 

Về điểm này, sử biên niên  không hề chép rõ ràng năm tháng, chỉ ghi “Minh tông mời ra cho làm Tư nghiệp Quốc tử giám, dạy thái tử học, Dụ tông thích chơi bời, lười việc 
chính sự, bọn quyền thần nhiều người làm trái phép. An can Dụ tông không nghe, dâng sớ xin chém bẩy kẻ nịnh thần đều là người quyền thế vua yêu, người bấy giờ gọi là “sớ thất trảm”. Vua không trả lời, An bèn treo mũ bỏ về” (1). 


Hồ Nguyên Trừng khi về già ở bên Tầu viết Nam Ông mộng lục có bài “Văn Trinh ngạch trực” (Văn Trinh cứng rắn, ngay thẳng) thì viết: “Khoảng năm Chí Nguyên, Trần Minh Vương có vời Ông đến Kinh Đô trao cho chức Quốc tử Tư nghiệp, giảng sách cho thế tử” (1).


Chí Nguyên là niên hiệu của Nguyên Thế tổ, 
tương đương thời Nhân tông, Anh tông của nhà Trần. Năm Đại Khánh thứ nhất đời Trần Minh tông (Giáp Dần, 1314) cũng là năm Diên Hựu thứ nhất đời Nguyên Nhân tông. Vậy Hồ Nguyên Trừng đã nhớ lầm và chép sai. 


Thần tích (đã dẫn) thì chép Minh tông nhà Trần lên ngôi năm Giáp Dần (1314) phong Tiên sinh làm Quốc tử giám Tư nghiệp. Nếu năm Giáp Dần, Chu An 23 tuổi (ta) làm Tư nghiệp Quốc tử giám thì Trần Nguyên Đán (ất Sửu 1325 – Canh Ngọ, 1390) còn chưa sinh ra đời làm sao Trần Nguyên Đán có bài thơ “Hạ Tiều ẩn Chu tiên sinh bái Quốc tử Tư nghiệp” (Mừng Ông Chu Tiều ẩn được bổ chức 
Tư nghiệp ở Quốc tử giám) được? Các chuyên gia văn học biên soạn thơ văn L‎ý Trần thì viết: “Năm Khai Thái đời Trần Minh tông, Ông mới nhận chức Quốc tử giám 
Tư nghiệp” (2). 

Niên hiệu Khai Thái là từ Giáp Tý-1324 đến Kỷ Tỵ- 1329. Cứ cho là mãi năm Khai Thái cuối cùng Chu An mới ra làm Tư nghiệp Quốc Tử giám đi nữa thì khi đó Trần Nguyên Đán mới có 5 tuổi. Bài “Hạ Tiều ẩn...” là thơ của thần đồng chăng ? Hãy xin đọc lại bài thơ ấy ở trang 164 sách Thơ văn Lý Trần, tập III thì chúng ta liệu có tin điển cố Thái Sơn, Bắc Đẩu, Song Nghi, Pháp Huân, Trùng Hoa, Sào Phủ, Hứa Do…không? Không ai tin được ! Chắc các tác giả cũng lầm thôi, vì đọc Sử nói Minh tông vời Chu An làm chức này. Nhưng xin nhớ, Minh tông thôi làm vua năm 1329 nhưng vẫn làm Thượng hoàng suốt 2 triều Hiến tông (1329 – 1341) và Dụ tông. Dụ tông lên ngôi (1341), 16 năm sau Minh tông mới mất (19/02, Đinh Dậu Thiệu Phong thứ 17 - 1357). Mà Thượng hoàng tuy thôi ngôi vua nhưng vẫn quyết định nhiều việc chính sự, ai thuộc sử nhà Trần cũng đều hiểu vậy. Thí dụ 2 năm 1334 – 1335 Thượng hoàng Minh tông vẫn đi tuần thú Nghệ An và thân chinh Ai Lao. 

Tôi cho rằng Thượng hoàng Minh tông (chứ không phải là vua Minh tông) mời Chu An ra làm Quốc Tử giám Tư nghiệp là để dạy Trần Hạo (Dụ tông, sinh Bính Tý, 1336). Khi lên ngôi (Tân Tỵ - 1341) mới có 6 tuổi; quyền chính sự hoàn toàn do Thượng hoàng Minh tông nắm: thưởng, phạt, cách chức, cất nhắc các quan….

Chu An bỏ chức năm nào, Sử cũng không chép rõ, chỉ biết là vào đời Dụ tông, khi chính sự đã suy vi, đặc biệt sau khi Minh tông mất (1357 - Dụ tông còn làm vua đến 1369). Tôi nghĩ là Chu An bỏ quan sau khi Minh tông mất ít lâu.

Vì sao Chu An về ẩn ở Phượng Hoàng mà không về Quang Liệt ? Sử chép: “(Chu) An thích phong cảnh núi 
Chí Linh, đến ở đấy” (1). Nhưng khi nào Đại triều hội thì ông vẫn đến Kinh sư. Dụ tông cho coi chính sự, từ chối không nhận. Sau khi Dụ tông băng, Nhật Lễ cướp ngôi rồi Trần Phủ dấy quân giết Nhật Lê lên ngôi vua (Nghệ tông) “(Chu) An mừng lắm, chống gậy đến Kinh yết kiến và lại xin về làng, chối từ không nhận chức gì. Vua ban cho ưu hậu đều trả lại hết. Không bao lâu ốm chết ở nhà. Vua sai quan đến dự tế, tặng thụy rồi sau đó có mệnh lệnh cho tòng tự ở Văn Miếu”

Làng, nhà Chu An nói ở câu trên đều là chỉ “làng mới” của ông ở xã Kiệt Đặc, huyện Chí Linh trong dải núi Phượng Hoàng. ở đó có mộ và đền thờ Ông, nhưng theo ông Giám đốc Bảo tàng Hải Hưng cho tôi biết (10-1992) ở đó không có họ CHU dòng dõi Chu An. Họ Chu dù còn rất ít vẫn tồn tại ở QUANG LIỆT, kể cả cháu đích tông và chắt Ông nữa.(1)

Theo một huyền tích dân gian - do thầy trụ trì chùa Quang Ân nghe và kể lại với chúng tôi, thì sau khi treo mũ áo từ quan, Chu An có trở về Quang Liệt thăm xóm cũ làng xưa và con cháu. Bất hạnh thay, các già làng và chức sắc ngồi chơi ở ven đường đã không chào đón hỏi han Ông. 
Chu An cô đơn, tức giận đã ném bút xuống dòng Tô cho nước cuốn trôi xuống Tã và truyền rằng: “Bao giờ sông Tô cạn nước làng này mới có QUAN”. Và Ông bỏ làng, ra đi… Có lẽ nào Chu An lại xử sự thế chăng?

Một huyền tích dân gian khác lại kể rằng: Dân làng không ưa tính cách của Ông Chu vì Ông quá cứng rắn, ít giao du với dân làng, ngó chừng như “quan dạng”… Do vậy mà Ông bỏ Quang Liệt, ra Chí Linh…

Tính cứng rắn, nghiêm nghị đến nghiêm khắc và ít giao du của Ông Chu là có thật và sử đã ghi nhiều: Học trò cũ làm quan to “khi có đến thăm hỏi vẫn lạy ở dưới giường, được An hỏi chuyện vài câu rồi ra đi (đã) rất lấy làm mừng.

Có người mà An không ưa, thì nghiêm khắc mắng mỏ, thậm chí đến la thét không cho vào, ấy người thanh liệt, cương trực, nghiêm nghị lẫm nhiên đáng sợ như thế!” (1)

Phải chăng có một trong những bản sắc của tâm thức Việt Nam là ưa sự rộng lượng, khoan dung, hoà nhã mà không mấy ưa người cứng cỏi, nghiêm khắc quá?


Hay phải chăng, dân gian thời Trần và nhiều thời khác rất sùng Phật và biết bao tín ngưỡng, thậm chí dị đoan mê tín, khác mà Chu An thì quá “sùng Nho - sùng Lão”, 
quá cao siêu như Trần Nguyên Đán nhận xét và ngợi ca, hay như lời bình của Lê Quý Đôn (mà căn cứ trên đó học giả Nguyễn Đăng Thục nêu giả thuyết về Nho học Chu Văn An với tinh thần “cùng Lý chính TÂM” là Tâm học, có khác với Tống Nho “cách VẬT trí TRI” (1)
Có một câu đối ở đền thờ Ông tại xóm Văn viết:



Chính học tứ thư, tà tuyết tỵ



Trung ngôn nhất sớ vọng tâm hàn

(tạm diễn dịch: - Theo chính học (mà viết), Tứ thư (thuyết ước), lánh xa tà thuyết,


                - Luôn nói thẳng (mà dâng) một sớ (thất trảm), lòng lạnh sự sằng (càn))


Tôi đồ chừng Ông Chu muốn đề cao Nho và bài bác Phật vì những học trò “ruột” của Ông như Lê Quát, Phạm Sư Mạnh “cũng muốn làm tỏ rõ Thánh đạo (đạo Nho), ruồng bỏ dị đoan (Phật) mà không thể làm được (tôi nhấn mạnh – TQV)” (2) (Đoạn này viết ngay sau lời bình về Chu An). 
Lê Quát, Phạm Sư Mạnh… đều muốn cải tổ Đại Việt theo mô hình Hoa Nho. Xin nghe lại lời bình của Minh tông: “Triều thần bấy giờ như Lê Bá Quát, Phạm Sư Mạnh muốn thay đổi chế độ. Vua nói “nhà nước đã có phép tắc nhất định, Nam Bắc khác nhau, nếu nghe theo kế của kẻ học trò mặt trắng tìm đường tiến thân thì sinh loạn ngay” (1)


Điều này xảy ra trước năm 1357 sau năm 1341. Sau này Nghệ tông lại bình luận: “Triều trước dựng nước, tự có pháp độ, không theo chế độ nhà Tống, là vì Nam Bắc đều chủ nước mình, không phải noi nhau. Khoảng Đại Trị (1357 – 1369), kẻ học trò mặt trắng được dùng, không hiểu ý sâu xa của sự lập pháp, đem phép cũ của tổ tông thay đổi theo tục của Phương Bắc cả (tôi nhấn mạnh TQV) như về y phục, nhạc chương… không thể kể hết”. (2) Và Nghệ tông muốn xoay chính sự từ 1370 quay lại “lệ cũ đời Khai Thái (Minh tông 1324 – 1329)”.


Như vậy, phải chăng các học trò của CHU AN như 
Lê Quát, Phạm Sư Mạnh… là những đứa con tinh thần của Ông và chính họ khi làm đại quan đã áp dụng học thuyết của Ông để “thay đổi chế độ” mà bị cản trở, bị thất bại 
và khiến Ông thất vọng, đã ở ẩn, rồi lại lui về ở ẩn 
(Tiều ẩn)? Đó vẫn còn là một vấn nạn của Lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIV.


Một người đương thời, Trương Hán Siêu, sau cũng được tòng tự ở Văn Miếu như CHU AN, cũng muốn đề cao Nho, bài xích Phật. Và Trương Hán Siêu cũng bị dân làng Ông (Phúc Am, Yên Khánh, Ninh Bình) lạnh nhạt; khi 
về già, Ông cô quạnh làm nhà ở một mình ở chân núi 
Non Nước (Dục Thuý sơn, thị xã Ninh Bình) không về ở làng, chỉ cách đấy vài cây số. Rồi cuối cùng làm thơ “sám hối” (như Hàn Dũ, bài Phật dương Nho, đã sám hối): 


Phú thế như kim biệt

Nhàn thân ngộ tạc phi

(Trần Văn Giáp dịch:  Đời lênh đênh trước khác nay -Thân nhàn mới biết trước ngày lầm to)

Một huyền tích dân gian khác, hay một dị bản dân gian về huyền tích Chu An ở Thanh Liệt, do cụ thủ từ Đình Nội kể lại cho chúng tôi nghe ngày 22-10-1992, thì nói: Khi cụ Chu Văn An đỗ đạt, làm quan trở về, Làng tôi theo lệ những người đã bỏ làng đi (hay là người ngụ cư ? TQV) thì không đón. Vì thế cụ Chu Văn An tức giận, ném thanh kiếm (mà không phải là bút? TQV) xuống sông Tô và nguyền rủa: “Bao giờ dòng Tô chảy ngược thì làng này mới có quan.”

Rất bất ngờ (với tôi), ông chủ nhiệm HTX bình: “Dân làng tôi bạc lắm ông Vượng ạ. Chả trách có câu “Bạc như Dân, bất nhân như lính”. Hình như nghe người làng nói thế với người thiên hạ” (là tôi) thì có vẻ “sái” nên cụ Long thủ từ “chỉnh” lại cho “có lập trường” hơn: “Ông Vượng ạ, ông ấy nói Dân bạc, đây chủ yếu là nói bọn chức sắc trong làng tôi đấy ông ¹.”

Lại thêm một “bất ngờ” nữa với tôi, như một 
“mặc khải” (Révélation), tôi nhớ lại một điều đã đọc được ở sách cũ, nay xin sao lục lại: “Đời Lê khi trước mới dẹp yên giặc Cao Bằng (Mạc – TQV), trong làng Phù ủng (Ân Thi – Hưng Yên cũ – TQV) có một quan văn thần là Vũ Vinh Tiến, còn tuổi trẻ làm nên khoa hoạn, cầm trọng binh đốc trấn ở Cao Bằng. Những người kỳ lão (cường hào, chức sắc – TQV) ở trong làng đều ghen ghét, việc gì cũng đè nén không cho dự cùng việc làng. Mỗi khi làng vào đám, có lệ ăn uống, thì mọi người đều thoái thác, không muốn ngồi cùng chiếu với Vũ công. Vũ công mới sai đem 100 lạng bạc và trâu, gạo để tạ lỗi. Chúng khước đi không nhận và bắt Vũ công phải thân về tận nơi. Vũ công phải dắt trâu đem bạc về chôn, luồn lọt cho được thoả lòng.

Được ít lâu, cái hiềm khích cũ đã quen dần, ông mới bàn với dân xoay thần miếu (thờ Phạm Ngũ Lão – TQV) về hướng Bắc (trước hướng Tây, nhìn xuống sông - sau biến thành đầm ao – TQV). Xong đâu đấy, lập đàn chiêu hồn rồi Vũ công nhảy xuống sông (tự tử) mà thề rằng:


“Làng này nó đã coi khinh khoa hoạn (tôi nhấn mạnh – TQV) thì về sau sẽ không bao giờ có nữa”. 

Từ khi Vũ công mất, học trò trong làng không mấy “người đỗ đạt lên được nữa làng mới hối hận về chỗ xử tệ với ông quá!” (1)
Lời tạm đóng:
Ông nghè Ngô Sĩ Liên sử thần đời Lê bình về Chu An, đoạn đầu viết:

“Người hiền dùng ở đời, thường lo người làm vua không làm điều sở học của mình, người làm vua dùng người hiền, thường sợ người hiền không làm theo ý muốn của mình. Cho nên vua tôi đồng ý với nhau, từ xưa vẫn là khó”(1)
Ông tiến sĩ - sử thần họ Ngô, nhân chuyện Chu An, nêu ra mâu thuẫn hằng xuyên giữa tri thức và người cầm quyền trị nước.

Tôi không đỗ ông nghè, cũng không phải sử quan. 
Tôi chỉ chú ý đến vị thế của một số đại nho nơi làng xã.

Trong khi đi điền dã khảo cổ - dân tộc, chủ yếu ở đồng bằng Bắc bộ tôi bắt gặp rất nhiều chuyện mang cùng một “mô-típ”, một “chủ đề”: Ông nghè (đại khoa - danh nho) có những quan hệ bất ổn với làng xã, ít ra là với đám Hào Mục- Hương Lý trong làng.

Gần, thì như cụ Kép Trà và cả cụ tiến sĩ (Lý) Trần Thản - người Lê Xá, Duy Tiên quê tôi đều bỏ làng mà đi 
(cụ Lý Trần Thản, tiến sĩ 1769 nhập cư Quang/ Thanh Liệt, cụ Kép Trà tú tài 1897 đi ở đền mẫu Tiên Hương xa làng hàng chục dặm đường).

Xa, thì như Trương Hán Siêu, Chu An, Nguyễn Trãi cuối cuộc đời đều bỏ làng mà đi ở nơi khác. Đời Mạc có ông trạng Giám Hải, dân gian gọi là Trạng Kế. Tôi đến làng Dĩnh Kế xứ Bắc liên tục nhiều năm của thập kỷ 70-80: Dân làng, theo lời truyền lại từ tổ tiên, chả ai ưa gì Ông, còn ghét Ông là đằng khác. Ai không tin, xin cứ hỏi ông bạn sinh viên cũ của tôi là Khổng Đức Thiêm ở Ban Sử Hà Bắc.

Gần đây nhất, ngày 12-11-1992 tôi về Nghiêm Xuyên Thường Tín Hà Tây cùng 2 ông bạn sinh viên cũ Hồng Kiên, Quốc Tuấn (nay là chuyên viên Bộ Văn Hoá) thì lại 
nghe một chuyện dân gian cùng “mô-típ” như chuyện ông Chiêu Hổ viết Tuỳ bút trong mưa: Ông họ Ngô, đỗ tiến sĩ, làng không đón, ông đã trẫm mình trên dòng Tô Lịch - 
Kim Ngưu ở địa điểm Ba Lăng, nay còn mộ.

Tôi đã kể lại những chuyện này cho các ông bạn 
vong niên Tảo Trang, Trần Từ, từng mẩu, từng mẩu một... Cụ Tảo Trang dòng dõi Nho gia nhưng Tây học và nay lại về quê hưu dưỡng thì biết thừa các chuyện này và cả chuyện Dân Quang/Thanh Liệt lạnh nhạt với Chu An nhưng cụ cho đó là chuyện nhảm nhí, không đáng tin và không bao giờ cụ thèm viết ra khi thuật lại thân thế sự nghiệp Chu Văn An.

Cụ Trần Từ ít tuổi hơn, dòng dõi Tây học hơn, sống ở thành thị nhưng lại đi thăm hỏi dân tộc học ở làng xã nhiều hơn thì lại rất quan tâm đến những chuyện tôi kể. Và, với 
tư duy duy lý - trừu tượng triết học khiến nhiều lúc tôi phải phát ghen lên, đã giúp tôi “khái quát” về 3 nhân vật” 
“ăn trên ngồi trốc” ở làng quê Bắc bộ cổ truyền, luôn luôn là các cụ vừa ở trong Dân vừa ở trên Dân, luôn luôn kình địch nhau nhưng không khỏi không nhiều lúc phải tìm sự 
hoà hoãn (compromis) với nhau. Đó là : Cụ nghè (Tú - Cử) - tri thức - cụ Chánh (Bá) - địa chủ ít học - ÔNG Lý – “gia tư nghĩ cũng xoàng xoàng bậc trung” (trung nông) luôn luôn 
lợi dụng và dung hoà mâu thuẫn phe phái, dòng họ, 
trên dưới ... để điều hành công việc làng xã với phương châm: trên kính cụ, dưới nẹt Dân và ứng xử “đâm bị thóc, chọc 
bị gạo” giữa các cụ. Tôi kể lại hiểu biết của tôi về Chu Văn An và Làng Thanh Liệt để quý vị tham khảo và bình phẩm.

Lời nói thêm

Ngày nhà giáo năm nay 20-11-1992, tôi đưa sinh viên chuyên ban Khảo cổ khoa Sử Đại học Tổng hợp Hà Nội xuống thăm thú các di tích ở Thanh Liệt quê Ông Chu trong cả ngày, được sư ông Thích Minh Trí và các cụ dòng dõi Chu An là Chu Văn Lý, Chu Văn Tài đón tiếp thân tình và dẫn đi xem lại đủ Đình Trong, Đình Ngoài, chùa Quang Ân, xứ đầm Tròn (nơi phía ngoài cửa chùa còn di tích cái nền hẹp của Đền thờ Ông Chu đời Cảnh Hưng), miếu Thổ kỳ (thờ Ông Chu), nền nhà thờ họ Chu (nay bà dâu họ Bùi, liệt sĩ – cô đơn cư ngụ) và chỉ cho địa thế thôn Văn: Đường trong làng toàn đi xoay tròn quanh co (vướng ao, gần nhà xa ngõ), mở rộng 4 cổng: cổng Sông (xuống sông Tô), cổng Đồng (đi ra đồng), cổng Gạch (Nam), cổng Đông (chỉ còn nền) gióng hướng Đông, có lối mòn đường nhỏ băng qua đồng sang Trường học Chu An (Huỳnh cung) cách đấy hơn cây số.

Với mọi ngần ngại ban đầu, đến chiều thì cụ Chu Văn Lý cho chúng tôi xem bản sao lục chữ Hán 2 sắc phong thượng đẳng thần cho Chu An đời Duy Tân 5, tháng 6 ngày 8 (1910), đời Khải Định 9, tháng 7 ngày 25 (1923) và đặc biệt là bản ngọc phả đền Ông Chu sao lại năm Khải Định 8 Nhâm Tuất, tháng 10 ngày 20 (1922) từ một bản ngọc phả của quan Giám tri điện bộ Lễ triều Lê. Bản này không khác mấy bản sao trên đền Hùng đời Bảo Đại 1934 về sử tích thần Chu An. Song có 3 điều khác:

1. Ngọc phả nói Ông Chu người Cung Hoàng, Thanh Trì (không ghi Quang Liệt).

2. Chu An là con cầu tự ở Chùa Hương khi bà mẹ đã 49 tuổi và ông bố đã 62 tuổi nhà phong lưu (chưa không nghèo như người ta nói)

3. Năm sinh, năm mất đều khác Thần tích đền Hùng và đều sai với Sử biên niên :

Sinh: ngày 20 tháng 10 Nhâm Tuất 

Hoá: ngày 15 tháng 8 ất Sửu.

Ba năm Nhâm Tuất đời Trần 1262, 1322, 1382 đều không phù hợp với hành trạng Chu An.

(() Với sự cộng tác của Nguyễn Hồng Kiên


(1) Như sẽ chứng minh ở phần sau, tên làng Thanh Liệt mới có ở nửa cuối thế kỷ XIX. Và lối xưng hô anh/em giữa trai/gái là mới. 


(1) Lĩnh Nam Chích quái (Bản dịch) NXB Văn hoá Hà Nội 1960, �phần phụ lục dịch thêm, truyện vị thần ở Chằm Lân đàm, trang 119.





(1) Việt điện U Linh (1329) (Bản dịch) nxb. Văn hoá Hà Nội 1960, Đền Cửa Càn Hải, trang 66,67. Lĩnh Nam chích quái, đã dẫn (Bản VHv 1266 có truyện Càn hải Tam vị phu nhân) trang 136.


(1) Mircea Eliade (Tôn giáo học) hay/và C. Gustav Jung (Tâm phân học) gọi là “nguyên lý liên hệ đồng thời phi nhân quả” (a causal connecting Principle & Synchronicity)


(2) Xem: Gia phả tổng hợp họ Ngô của cụ Ngô Đức Thắng, tự xuất bản, Hà Nội 1991, trang 131.





(1) Đúng ra phải viết là huyện Long Đàm (Đầm Rồng), vì đó là tên huyện đời Trần, thời Ông Chu. Năm 1407, thời thuộc Minh, Long Đàm mới đổi ra Thanh Đàm. Rồi vì kỵ húy vua Lê Thế tông Duy Đàm (1573-1600), Thanh Đàm đổi thành Thanh Trì.


(2) Viện Văn học: Thơ văn Lý Trần tập III, nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội 1978, trang 52 và tiếp theo.





(1) Theo cụ Chu Văn Lý sinh Bính Thìn (1916) đại biểu cao tuổi của dòng họ Chu thì khi xưa “thôn Văn cũng ở bên hữu ngạn sông Tô, do Tây đào đoạn sông Tô từ đây xuống Tã để nối với sông Nhuệ nên thôn Văn mới sang sông”


(1) Tang thương ngẫu lục, Bản dịch nxb. Văn hoá, Hà Nội, 1960, trang 82,83.





(1) Trần Từ: Cơ cấu tổ chức của làng Việt cổ truyền ở Bắc Bộ , nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội , 1984.





(1) Triều Dương - Phạm Hoà - Tảo Trang - Chu Hà: Ca dao ngạn ngữ �Hà Nội, Hội Văn học Hà Nội, 1971, các bài 79,80,81 (trang 114) và 223 (trang 174-175)


 


(1) Thanh Liệt có 2 thượng đẳng thần: Phạm Tu (Đình ngoài) và Chu An (Đình Trong). 





(1) Trần Từ: Cơ cấu tổ chức của làng Việt cổ truyền ở Bắc Bộ , nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội , 1984.


(2) Toàn thư, bản dịch, tập II, nxb. KHXH, Hà Nội, 1971, tr. 176-177.





(1) Toàn thư, bản dịch, tập II, nxb. KHXH, Hà Nội, 1971, tr. 176-177.


(1) Toàn thư, bản dịch, tập II, nxb. KHXH, Hà Nội, 1971, tr. 176-177.


(1) Xem Thơ văn Lý Trần, tập III, đã dẫn, tr. 695.


(2)  Toàn thư, đã dẫn, tập II, tr. 158.


(1) Toàn thư, bản dịch, tập II, nxb. KHXH, Hà Nội, 1971, tr. 176-177.


(1) Ông “bạn vong niên” Tảo Trang biên thư (đề ngày 22-10-1912) cho tôi viết: “Theo Đăng khoa lục, khoa Hoành từ 1431 có Chu Tam Tỉnh người huyện Thanh Đàm (không ghi tên làng, không ghi tuổi). Địa phương cho là cháu đích tôn của Tiều ẩn. Cũng theo Đăng khoa lục, khoa 1484 có Chu Đình Bảo đỗ đầu tam giáp đồng tiến sĩ “33 tuổi, phụng sứ, là tằng tôn của Chu Văn An”. Đúng ra phải ghi là con Chu Tam Tỉnh và ở Chu Tam Tỉnh phải ghi là cháu Chu Văn An như thường thấy ở nhiều vị đỗ khác có ghi rõ mối liên hệ cả hai chữ thế khoa. Rất cảm ơn cụ Tảo Trang song cùng lúc, tôi thấy ở Bia Tiên hiền Cảnh Hưng 1765 ghi 2 vị đỗ tiến sĩ: Vị thứ nhất là “Văn Trinh công, tòng tự Văn miếu Chu tướng công” (tức Chu (Văn) An). Vị thứ hai là “Giáp Thìn khoa đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân Chu Công Trước… Chu tướng công chi tằng tôn, tự Đình Bảo, bản triều Hồng Đức thập ngũ niên (1484 – TQV) Giáp Thìn khoa đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân.” Còn bia Tiên hiền Tự Đức  1865 ghi 4 vị: 1/ Chu An, 2/ “Tân Hợi khoa ngự thí trúng tuyển Hàn lâm viện Trực học sĩ, tả Hình viện đại phu Chu tiên sinh, tự Tam Tỉnh, Chu phu tử chi nam (con trai ngài Chu phu tử). 3/ Giáp Thìn khoa tiến sĩ, Trung thư giám điển thư Chu tiên sinh huý Đình Bảo, Chu phu tử tứ thế tôn (cháu 4 đời Chu An). 4/ Kỷ Sửu khoa tiến sĩ, hữu tư giảng, thự Hưng Hoá xứ lưu thủ, tặng Binh bộ Thượng thư, Kế quận công, bao phong đại vương, tứ thụy Mẫn Đạt Lý tiên sinh, tự Lý Trần Thản nguyên phụ ấp tịch – Duy Tiên huyện, Lê Xá xã nhân.
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